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Báo cáo

kết quả THỰC HIỆN chương trình công tác năm 2000 và chương trình công tác năm 2001 của Sở công nghiệp đồng nai


phần i

kết quả thực hiện chương trình công tác năm 2000

I - Những thuận lợi và khó khăn

Thực hiện chương trình công tác năm 2000 của UBND tỉnh, Sở Công nghiệp Đồng Nai đã xây dựng chương trình công tác năm 2000 thông qua UBND tỉnh và các ngành liên quan. Quá trình thực hiện chương trình công tác năm 2000 của Sở diễn ra trong điều kiện thuận lợi và khó khăn sau:

1-Thuận lợi

Năm 2000 là năm có nhiều thuận lợi trong việc thực hiện chương trình công tác năm 2000 của Sở Công nghiệp, cụ thể:

· Thực hiện Luật doanh nghiệp đã tạo ra một bước chuyển biến mới trong lĩnh vực phát triển kinh tế, tạo môi trường pháp lý thông thoáng, khuyến khích kinh tế dân doanh phát triển.

· Chính phủ đã tập trung xử lý những vấn đề cơ chế chính sách tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh ở tất cả các thành phần kinh tế nhất là xử lý các vấn đề phát sinh trong tiêu thụ các sản phẩm như đường, cà phê,...do giá cả xuống thấp đã tháo gỡ phần nào khó khăn cho các doanh nghiệp.  

· Chính phủ đã bãi bỏ nhiều giấy phép con, chuyển một số giấy phép con thành điều kiện kinh doanh đều nhằm mục đích tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, khuyến khích đầu tư trong và ngoài nước. 

· Biện pháp “kích cầu” của Chính phủ đã có tác dụng mở rộng thị trường nội địa, tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm hàng hóa dịch vụ trong nước. 

· Tình hình kinh tế khu vực đã dần khôi phục sau khủng hoảng, thị trường quốc tế đã khai thông trở lại nên đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho xuất khẩu hàng hóa của nước ta. 

2- Khó khăn

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, việc triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2000 của ngành tiếp tục chịu tác động và thách thức mới của tình hình quốc tế, khu vực và những khó khăn nội tại của nền kinh tế trong nước thể hiện ở một số mặt sau đây:

· Tình hình đầu tư đổi mới máy móc thiết bị và công nghệ, cổ phần hóa ở các doanh nghiệp nhà nước diễn ra chậm chạp, do đó khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường rất hạn chế làm tác động ngược trở lại đến đầu tư phát triển và cổ phần hóa chưa đạt yêu cầu tăng vốn cho đầu tư phát triển và theo tiến độ kế hoạch đề ra.

· Tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong tỉnh và cả nước tuy có dấu hiệu khả quan nhưng nhìn chung còn giảm sút kéo theo các lĩnh vực kinh tế và dịch vụ phục vụ cho đầu tư nước ngoài cũng giảm theo.

· Tình hình tiêu thụ một số nông sản gặp khó khăn do ảnh hưởng của giá cả thị trường xuống thấp như đường, cà phê, cao su...làm cho thu nhập của các doanh nghiệp và nông dân sản xuất giảm sút rất nhiều, sản xuất thua lỗ. Do đó làm hạn chế tái đầu tư và gây khó khăn thêm cho nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội trên địa bàn.

· Tình hình tăng giá dầu trên thế giới làm cho giá nhiên liệu trong nước tăng giá, gây khó khăn trực tiếp cho các doanh nghiệp và đời sống tiêu dùng của nhân dân.

II - kết quả thực hiện chương trình công tác năm 2000

Kết quả thực hiện chương trình công tác năm 2000 của Sở Công nghiệp Đồng Nai thể hiện qua các công tác cụ thể sau:

1 - Kết quả thực hiện sản xuất công nghiệp năm 2000.

Phát huy thuận lợi và khắc phục những khó khăn trong năm 2000, kết quả thực hiện chương trình công tác năm 2000 về sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đạt được tốc độ tăng trưởng 17,02% so với năm 1999, bằng 101,73% so với mục tiêu kế hoạch xây dựng, cụ thể: 

(Đvt: tỷ đồng)

Chỉ tiêu
Kế hoạch

năm 2000
Ước TH

năm 2000
So với 

KH (%)
So với cùng kỳ (%)

Tổng số
17.673
17.978
101,73
117,02

+ Quốc doanh TW
4.683
4.146
88,53
92,02

+ Quốc doanh ĐP
980
1.059
108,06
119,12

+ Ngoài quốc doanh
1.010
1.795
177,72
198,27

+ Đầu tư nước ngoài
11.000
10.977
99,79
121,12

Trong đó tình hình cụ thể ở các thành phần kinh tế như sau:

1.1. Công nghiệp quốc doanh TW

Dự kiến sản xuất công nghiệp quốc doanh trung ương trong năm 2000 đạt 4.416 tỷ đồng, giảm 8% so với năm 1999 và đạt 88,53% kế hoạch năm. Trong đó có 22 doanh nghiệp có giá trị sản xuất tăng, 01 doanh nghiệp xấp xỉ (Công ty giấy Tân Mai) và 11 doanh nghiệp sản xuất giảm. Quốc doanh trung ương giảm so với năm 1999 vì đến nay đã có 5 doanh nghiệp quốc doanh trung ương chuyển thành công ty cổ phần là Công ty CP Sacom, Công ty CP Bánh kẹo Biên Hòa, Công ty CP Mía đường La Ngà, Công ty CP Đá Hóa An, Công ty CP Bê tông Biên Hòa, do đó giá trị sản lượng báo cáo sang chỉ tiêu công nghiệp khu vực ngoài quốc doanh (nếu tính cả 5 doanh nghiệp này thì giá trị sản lượng xấp xỉ so với năm 1999).

1.1.1- Doanh nghiệp có mức sản xuất tăng

· Các doanh nghiệp có sản phẩm xuất khẩu là chủ yếu, thị trường xuất khẩu đã phát triển trở lại sau cuộc khủng hoảng kinh tế khu vực: Công ty May Đồng Nai đã phát triển lại thị trường Nhật Bản, năm 2000 giá trị SXCN tăng 28,12%; Xí nghiệp gỗ xuất khẩu An Bình tăng 23%; Công ty Len Biên Hòa tăng 42,93% so với năm 1999.

· Các doanh nghiệp có thị trường tiêu thụ tốt trong nước do chất lượng và uy tín sản phẩm ngày càng nâng cao kết hợp với công tác tiếp thị khuyến mãi tốt nên đã chiếm được lòng tin của người tiêu dùng trong nước và từng bước tăng xuất khẩu: Công ty Vinappro tăng 8,56%; XN ắc qui Đồng Nai đã xuất khẩu được sang Iraq, Hongkong, Singapore nên sản lượng tăng 28,23% so với năm 1999.

· Do kết quả đầu tư, cải tiến công nghệ, mẫu mã sản phẩm nên sản xuất tăng như: Nhà máy Cà phê Biên Hòa tăng 5,12%, Công ty Thiết bị điện 4 tăng 45,12%; Công ty điện tử Biên Hòa tăng 60% so với năm 1999.

· Do tình hình thị trường tiêu thụ tốt nên sản xuất tăng như: Công ty gạch men Thanh Thanh tăng 26,54%; Cty bột giặt NET tăng 38,39%; Xí nghiệp Thành Mỹ tăng 13,74%; Xí nghiệp đèn ống tăng gần 2 lần so với 1999.

 1.1.2- Các doanh nghiệp có mức giảm.

· Do thiếu nguyên liệu nên ngành gỗ giảm: Nhà máy gỗ Đồng Nai giảm 32,1% so với năm 1999.

· Do giá thị trường giảm và khó khăn trong tiêu thụ nên giảm sản xuất: Công ty Đường Biên Hòa giảm 8,87%; Cty cát và kinh xây dựng giảm 7,4%; Cty giấy Đồng Nai giảm 2,65% so với năm 1999.

· Nhà máy Thủy điện Trị An năm nay do phân bổ phát điện giảm nên sản xuất giảm 22% so cùng kỳ. 
1.2. Công nghiệp quốc doanh địa phương

Số DNNN do địa phương quản lý có 27 doanh nghiệp, đến nay đã có 2 doanh nghiệp cổ phần hóa là Công ty Gốm Việt thành và Nhà máy Sơn Đồng Nai. Ước tính năm 2000 của công nghiệp QDĐP đạt 1.059 tỷ đồng, tăng 19,12% so với năm 1999 và đạt 108,06% kế hoạch năm. Trong đó có 20 doanh nghiệp sản xuất tăng, 5 doanh nghiệp sản xuất giảm so với năm 1999.

1.2.1- Các doanh nghiệp có mức tăng

· Do tình hình đầu tư đã có những dấu hiệu phục hồi và có tiến triển tốt nên các doanh nghiệp khai thác vật liệu xây dựng tăng như Công ty XD và SXVLXD Biên Hòa tăng 44,29%; Công ty khoáng sản tăng 51,42%; Xí nghiệp khai thác cát Đồng Nai tăng 38,1%so với năm 1999.

· Công ty Thuốc lá Đồng Nai do kết qủa của việc đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm và thêm dây chuyền sản xuất sợi gia công cho các nhà máy thuốc lá Miền Trung và Nam bộ nên giá trị sản lượng năm 2000 sản lượng tăng 37,23% so với năm 1999.

· Công ty chế biến thực phẩm xuất khẩu (Donafood): năm nay do có thị trường xuất khẩu ổn định như Bắc Mỹ, Nhật, Châu Âu, Trung Quốc nên sản xuất tăng: nhân điều 3.400 tấn tăng 30,7%, dầu vỏ hạt điều 1.500 tấn tăng hơn 2 lần và gia công chế biến hơn 200 tấn hoa quả các loại, giá trị sản xuất tăng 55,95% so với năm 1999.

· Một số doanh nghiệp tiêu thụ tốt, hàng hóa có uy tín nên sản xuất tăng: XN Vitaga tăng 18,27%, Nhà máy Bao bì Biên Hòa tăng 18,6%, XN chế biến hàng xuất khẩu tăng 49% so với năm 1999.

· Năm 2000 có thêm sản phẩm mới: Công ty Gốm Đồng Nai lắp ráp 15.890 xe máy, đạt giá trị SXCN 20,45 tỷ đồng.

1.2.2- Các doanh nghiệp có mức sản xuất giảm 

· Nhà máy Điện cơ Đồng Nai do khó khăn về tiêu thụ, sản phẩm bị cạnh tranh gay gắt nên sản xuất giảm 9,45%; Công ty khai thác đá Đồng Nai khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm do cự ly vận chuyển xa nơi tiêu thụ nên sản xuất giảm 19,95%; Nhà máy cơ khí Đồng Nai giảm 20,41% so với năm 1999.

1.3. Công nghiệp ngoài quốc doanh

Do kết quả của việc cổ phần hóa các DNNN năm 2000 đã có 7 doanh nghiệp chuyển sang thành phần kinh tế hỗn hợp, đưa Giá trị SXCN của công nghiệp ngoài quốc doanh đạt 1.795 tỷ đồng, tăng gần 2 lần so với năm 1999 và bằng 198,27% kế hoạch năm. (Trong đó 7 doanh nghiệp mới cổ phần hóa đạt giá trị 460 tỷ đồng, nếu không tính 7 DN mới cổ phần hóa thì khu vực ngoài quốc doanh tăng 47,5% so cùng kỳ). 

1.3.1. Các doanh nghiệp có sản xuất tăng:

· Ngành chế biến thức ăn gia súc tăng do tình hình tiêu thụ tốt: Công ty TNHH Vina tăng 5,6 lần; Công ty TNHH Thanh Bình tăng 2,12 lần; Công ty TNHH Long Châu tăng 4,73 lần so với năm 1999.

· Ngành SX giấy, hóa chất, giày da, may măc tăng khá do thị trường trong nước và xuất khẩu tiêu thụ tốt: Công ty CP Codona tăng 24,8%; Công ty bao bì Bình Minh tăng 71,47%; Công ty TNHH An Phước tăng 53,17%; Công ty TNHH Bitis tăng 28,25% so với năm 1999.

1.3.2. Các doanh nghiệp có sản xuất giảm:

· Do cạnh tranh nên các DN ngành gốm giảm: Công ty Gốm Đồng Thành giảm 36%; Gốm Song tiến giảm 33% so với năm 1999.

· Ngành sản xuất gạch giảm sản lượng 31,6 triệu viên, giảm 8% so cùng kỳ.

Trong năm 2000 đã có 468 cơ sở công nghiệp mới được cấp giấy phép với tổng số vốn đầu tư 328 tỷ đồng, thu hút 6.485 lao đông, trong đó có 5 công ty cổ phần, 45 công ty TNHH, 86 DNTN và 332 hộ các thể. Ngành nghề kinh doanh chính là: chế biến vật liệu xây dựng, sản xuất giấy, sản xuất gốm mỹ nghệ xuất khẩu, sản xuất cơ khí như cửa sắt, cửa nhôm, may thêu xuất khẩu. Đến năm 2000, khu vực ngoài quốc doanh đã có 5.778 cơ sở sản xuất, trong đó gồm : 9 công ty cổ phần, 138 công ty TNHH, 481 DNTN, 08 hợp tác xã và tổ hợp tác, 5.142 hộ sản xuất cá thể. Thu hút tổng số lao động là 42.185 người và tổng vốn đầu tư là gần 947 tỷ đồng. 

1.4. Công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Giá trị sản xuất của khu vực công nghiệp đầu tư nước ngoài đạt 10.977tỷ đồng tăng 21,12% so cùng kỳ và đạt 99,79% so với kế hoạch năm. 

1.4.1. Các doanh nghiệp có mức sản xuất tăng so cùng kỳ

· Các công ty chế biến thức ăn gia súc có giá trị sản xuất tăng nhờ tiêu thụ tốt như: Proconco tăng 18,23%; CP tăng 13,64%; Cargill tăng 56,26%; Súc sản Chinfon tăng 52,13% so với năm 1999.

· Do tình hình kinh tế khu vực đã ổn định và phát triển tốt nên giá trị sản xuất của các công ty thuộc ngành gia công giày thể thao xuất khẩu như: ChangShin tăng 14,22%; Việt Vinh tăng 72,08%; giày Lạc Cường tăng 22,07% so với năm 1999.

· Do Công ty có thị trường xuất khẩu khá ổn định Công ty Fujitsu năm 2000 lắp ráp được 19,6 triệu bảng mạch in điện tử, tăng 13,9% so với 1999 và xuất khẩu đạt 509 triệu USD. Giá trị sản xuất năm 2000 đạt 1.557,9 tỷ đồng, tăng 45,86% so với năm 1999.

· Các công ty thuộc ngành dệt như HuaLon, Choong Nam, Tongkook, dệt SY... năm 2000 đạt 35,6 triệu m vải, tăng 20,3% so với 1999. 

· Các công ty sản xuất bột ngọt như Vedan, Ajinomoto, do đưa dây chuyền công nghệ mới vào hoạt động nên không nhập khẩu một số nguyên liệu phụ mà sản xuất tại chỗ làm giảm giá thành, chất lượng tốt nên có thị trường tiêu thụ ổn định và có lãi, giá trị sản xuất côngnghiệp năm 2000 tăng 12,45%; Công ty Vedan  tăng 1,8% so với năm 1999.

· Công ty Sanyo đã có uy tín trên thị trường Việt Nam và có thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước khá ổn định. Ước tính cả năm công ty sản xuất được 137.000 máy giặt các loại tăng 5%; 53.000 tủ lạnh, tăng 8,8% so với năm 1999.

· Côngty Taicera năm 2000 đạt 3,15 triệu m2; giá trị sản xuất tăng 26,9% so với năm 1999

· Các công ty thuộc ngành may mặc như: Rooh sing, Bultel, Civic, Fashion garment’s, Quadrill, Wacoal,... năm 2000 đạt 13 triệu SP các loại tăng 9,6% so với năm 1999. Nguyên nhân tăng là các công ty tăng lượng hàng gia công cho thị trường nước ngoài.

· Công ty điện tử Donaco đưa ra sản phẩm mới nên dự kiến năm 2000 đạt 18.500 cái tăng 2,7 lần so với năm 1999.

· Công ty Mabuchi Motor dự kiến năm 2000 đạt 140.000 cái tăng 62% so với năm 1999.

· Các công ty thuộc ngành nhựa và plastic: Mitsui, Elf Atochem, Topmill, Lucky Star Plast có mức tăng khá cao do nhu cầu thị trường tăng, dự kiến  năm 2000 đạt 17.800 tấn tăng 3,4 lần so với năm 1999.

1.4.2.Các doanh nghiệp có mức giảm so cùng kỳ

· Do thị trường trong nước xuất hiện nhiều loại xe mới của Trung Quốc, giá rẻ nên thị phần của công ty VMEP giảm. Năm 2000, Công ty VMEP lắp ráp được 18.400 xe gắn máy các loại giảm 25,14% với năm 1999.

· Các DN thuộc ngành chế biến gỗ: Dathaco, Lusk Lavi, do thua lỗ liên tục nên đã ngưng sản xuất cho đến nay vẫn chưa hoạt động trở lại.

2 - Về triển khai các chương trình, đề án.

2.1. Chương trình công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn.

2.1.1. Tình hình thực hiện điện khí hóa nông thôn trong năm 2000.

Cơ bản hoàn thành và nghiệm thu các công trình điện trung thế năm 1999 chuyển tiếp năm 2000 như sau:

Stt
Tên công trình
Đường dây 22KV 

1 pha (km)
Đường dây 22KV 

3 pha (km)
Dung lượng TBA (KVA)
Tổng vốn đầu tư

(triệu đồng )

1
Huyện Định Quán
0,000
19,298
2.062,5
3.343,5

2
Huyện Tân Phú
5,000
16,716
1.762,5
3.155,2

3
Huyện Xuân Lộc
1,294
20,389
2.225,0
3.451,0

4
Huyện Long Thành
4,633
23,686
1.400,0
4.121,4

5
Huyện Long Khánh
0,000
29,607
2.400,0
4.372,0

6
Huyện Nhơn Trạch
3,712
12,155
1.225,0
2.178,5

7
Xã P. Khánh (NT)
4,050
0,000
262,5
412,0

8
Huyện Vĩnh Cửu
2,076
6,423
1.895,0
1.774,8

9
Huyện Thống Nhất
3,543
17,368
1.987,5
3.532,9

10
TP Biên Hòa
3,032
5,199
2.875,0
2.490,4


Tổng cộng
27,34
150,841
18.095
28.831,7

Đã triển khai xây dựng: 159,8 km đường dây 0,4KV của các huyện đi kèm với trung thế năm 1998 và 1999. Kết quả triển khai chương trình điện khí hóa nông thôn đến hết năm 2000 đã phát triển thêm được 15.456 điện kế, nâng số hộ có điện trên toàn tỉnh là 298.046 hộ, đạt tỷ lệ 74,5% số hộ có điện trên toàn tỉnh (nếu tính cả các điện kế sau điện kế tổng thì tỷ lệ hộ có điện đạt 78,7%).

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc bàn giao các công trình lưới điện trung thế năm 2000, Sở Công nghiệp đã chỉ đạo Ban quản lý DACN điện bàn giao các hồ sơ BCNCKT năm 2000 cho Công ty Điện lực Đồng Nai. Để đảm bảo tính hiệu quả của dự án, Công ty Điện lực đồng Nai đã làm việc với UBND các huyện về khả năng đầu tư lưới điện hạ thế để thống nhất khối lượng đầu tư xây dựng trong năm 2000-2001 như sau: 

· Đường dây trung thế: 145,21 km (3fa: 99,17 km; 1fa: 46,04 km)

· Trạm biến áp: 11.845 KVA

· Kinh phí dự kiến: 24,214 tỷ đồng.

Hiện nay công ty Điện lực Đồng Nai đã ký hợp đồng với Nhà máy cơ khí Đồng Nai để triển khai TKKT và dự kiến đấu thầu công trình Xuân Lộc, Vĩnh Cửu, Long Khánh trong tháng 12 năm 2000.

Chỉ đạo Ban QLDACN Điện lập thủ tục thanh quyết toán các công trình đã thi công hoàn thành để bàn giao cho Công ty Điện lực Đồng Nai quản lý và vận hành. Đến tháng 11/2000, đã hoàn tất hồ sơ quyết toán gởi Kho bạc Nhà nước các công trình điện của kế hoạch 1998 gồm các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Xuân Lộc, Vĩnh Cửu, Tân Phú, Định Quán, Long Khánh và các công trình điện kế hoạch 1999 gồm các huyện Nhơn Trạch, xã Phước Khánh, Long Thành, hoàn tất hồ sơ quyết toán công trình điện còn lại kế hoạch 1999 của các huyện Vĩnh Cửu, Tân Phú, Xuân Lộc, Thống Nhất, Long Khánh, Định Quán và TP Biên Hòa. Sở Tài chính – Vật giá đã xem xét và trình UBND tỉnh duyệt quyết toán 2 công trình Xuân Lộc 1998 và Nhơn Trạch 1999.

Trong tháng 12/2000, Sở Tài chính tiếp tục trình các công trình Nhơn Trạch 1998, Long Thành 1998 và 1999, Long Khánh 1998 và 1999, Tân Phú 1998 và 1999, Vĩnh Cửu 1998 và Định Quán 1998.

2.1.2. Đánh giá công nghiệp cơ khí phục vụ nông nghiệp, nông thôn

Trong năm 2000, triển khai thực hiện quy hoạch ngành công nghiệp cơ khí trên địa bàn đã được UBND tỉnh phê duyệt, các doanh nghiệp cơ khí trên địa bàn gồm Công ty Vinappro, Vikyno, Nhà máy Cơ khí thực phẩm, Nhà Máy cơ khí Đồng Nai đã thực hiện cung cấp cho ngành nông nghiệp số sản phẩm cơ khí sau:

· Máy nổ diesel từ 6-15 mã lực (380 cái): máy nổ chủ yếu làm động lực kéo cho máy bơm nước tưới cà phê, tiêu...và các loại máy công tác sau thu hoạch như máy xay xát lúa gạo, máy sơ chế cà phê, lảy bắp...Các loại máy nổ đã góp phần đáng kể vào việc cơ giới hóa khâu tưới, sơ chế biến sau thu hoạch cho nông dân.

· Các loại máy công tác gồm: máy bơm nước (122 cái); máy xay xát lúa gạo (89 cái): các loại máy này cùng với máy nổ phục vụ cho công tác cơ giới hóa cho nông dân.

· Nhà máy cơ khí thực phẩm chuyên cung cấp các loại phụ tùng ngành sản xuất mía đường cho các cơ sở chế biến đường trên địa bàn như xích tải, lược, khớp nối bơm, nồi nấu đường, máy ly tâm, băng tải...và dự kiến thực hiện sửa chữa máy móc thiết bị cho Nhà máy đường Trị An.
· Nhà máy cơ khí Đồng Nai đã cung cấp các máy chuyên dùng cho ngành chế biến điều như máy phân loại hạt điều có gàu tải, máy sàng rung hạt điều, thùng thiếc đựng hạt điều, chế tạo một phần hoặc các loại phụ tùng cho các dây chuyền chế biến thức ăn gia súc cỡ nhỏ cho các công ty chế biến thức ăn gia súc như Vina, Long Châu...
· Công ty Vinappro đã chế tạo thành công máy tạo ô xy phục vụ nuôi tôm đang chạy thử tại đầm nuôi tôm ở Nhơn Trạch và đang nghiên cứu chế thử máy chặt mía phục vụ cho khâu cơ giới hóa khâu thu hoạch mía ở các vùng chuyên canh mía trong tỉnh. Công ty cũng đã phối hợp với huyện Nhơn Trạch thực hiện bán máy trả góp cho nông dân và sẽ tiếp tục mở rộng hình thức này đến các huyện khác trong tỉnh.
· Ngoài ra trên địa bàn còn có rất nhiều các loại sản phẩm cơ khí nông nghiệp nhập khẩu của Trung Quốc, Nhật Bản và của lực lượng cơ khí tiểu thủ công nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai sản xuất được bán rộng rãi trên mạng lưới tiêu thụ ở các huyện, đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu về phụ tùng thay thế cho các loại máy móc thiết bị nông nghiệp trên địa bàn.
· Việc bán máy móc, thiết bị theo phương thức tay ba giữa Ngân hàng và doanh nghiệp cơ khí đã đạt được những kết quả nhất định, trong năm 2000, công ty Vikyno đã phối hợp với Ngân hàng nông nghiệp thực hiện được 75 máy nổ các loại. Bên cạnh phương thức kết hợp này, Công ty Vinappro đã chủ động nghiên cứu hình thức bán trả chậm cho hộ nông dân, kết quả đến nay đã bán cho hộ nông dân máy xới 10 giàn (gồm động cơ Diezel lắp trên máy xới cầm tay), máy bơn nước 5 giàn và 5 máy xay xát. Hiện nay việc mua bán theo phương thức trả chậm đang được nhiều hộ nông dân hưởng ứng, doanh nghiệp đang tiếp tục triển khai rộng rãi phương thức này đến các huyện trong tỉnh. 

Với sự đa dạng hóa phương thức tiêu thụ sản phẩm, các doanh nghiệp cơ khí phục vụ nông nghiệp đã góp phần thực hiện chương trình cơ giới hóa nông nghiệp đến năm 2000 đạt từ 55-60%, đưa tổng giá trị hàng cơ khí phục vụ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh của các doanh nghiệp trên trong năm 2000 là 7,1 tỷ đồng.
2.1.3. Kết quả phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm 

Cho đến nay ngành chế biến nông sản Đồng Nai đã phát triển khá mạnh và phân bố rộng khắp trên các địa bàn trong tỉnh. Với năng lực hiện nay, ngành công nghiệp chế biến có thể đáp ứng chế biến toàn bộ sản lượng hạt điều, mía, khoai mỳ, bắp, bông vải, thuốc lá trên địa bàn, tuy nhiên từng lúc, từng nơi sự gắn kết giữa công nghiệp chế biến và nông nghiệp chưa hài hòa và chưa đáp ứng được yêu cầu của nông dân sản xuất. Các nông sản như cà phê, cao su, rau quả, các sản phẩm chăn nuôi...tỷ lệ nông sản đưa vào chế biến sâu còn hạn chế, nhiều mặt chưa đáp ứng được yêu cầu chế biến như công nghệ, thị trường, nguồn nguyên liệu...Đây cũng là điểm yếu cần khắc phục trong định hướng ngành công nghiệp chế biến nông sản trong giai đoạn sắp tới. 

Về ngành sơ chế, sấy nông sản sau thu hoạch trên địa bàn tỉnh cũng đã có nhiều hệ thống sấy công nghiệp khá hiện đại nhưng chủ yếu đáp ứng cho nhu cầu của các đơn vị kinh doanh nông sản, năng lực sấy bảo quản tại chỗ của nông dân vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu sấy và bảo quản nông sản tại chỗ làm cho tỷ lệ tổn thất và giảm chất lượng nông sản sau thu hoạch vẫn còn khá lớn. Trước những thực tế đó, Sở Công nghiệp đã tiến hành xây dựng đề án đánh giá thực trạng và định hướng phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản đến 2005, có tính đến năm 2010, gắn với việc phát triển ngành nghề nông thôn và đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Đến năm 2000, ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm (bao gồm cả công nghiệp chế biến cau su) đã chiếm tỷ trọng 34% tổng giá trị toàn ngành công nghiệp, tốc độ tăng trưởng là 14,37% so với năm 1999, góp phần to lớn vào sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn của tỉnh. Các doanh nghiệp công nghiệp chế biến như Donafood, Công ty Vedan, các công ty mía đường La Ngà, Trị An, các doanh nghiệp chế biến bông vải đã từng bước thực hiện khá tốt công tác khuyến nông như hỗ trợ giống, kỹ thuật, vốn cho nông dân nhằm tạo nguồn nguyên liệu ổn định cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất và bước đầu đáp ứng được nhu cầu đầu vào và đầu ra cho nông dân.

2.2. Kết quả đầu tư phát triển các doanh nghiệp thuộc Sở quản lý

Trong năm 2000, các doanh nghiệp trực thuộc Sở đã triển khai và tiếp tục đầu tư phát triển qua một số công việc sau:

+ Nhà máy Bao Bì Biên Hòa

Hoàn chỉnh việc đầu tư dây chuyền hộp giấy phẳng cao cấp, với tổng số vốn đầu tư 9 tỷ đồng, từng bước đưa nhà máy phát triển toàn diện, đa dạng hóa sản phẩm.

+ Công ty gỗ Tân Mai

Triển khai thêm việc góp vốn liên doanh tại Công ty may Đồng Thịnh, đã triển khai nghiên cứu để chuẩn bị đầu tư thêm một số thiết bị nâng cao sản lượng sản xuất ván dăm.

+ Công ty CP Sơn Đồng Nai 

Đầu tư một số thiết bị trên 200 triệu đồng để tiếp tục nghiên cứu đa dạng hóa chủng loại sản phẩm và phát triển các mặt hàng sơn như sơn tĩnh điện, sơn cách điện, sơn cách nhiệt, keo dán các loại trong ngành giày da, bột trét tường và nghiên cứu sản xuất những chủng loại sơn có giá trị cao như sơn vỏ bao bì kim loại để thay thế nhập khẩu.

+ Nhà máy cơ khí Đồng Nai 

Thực hiện phương án đầu tư đổi mới một số thiết bị chuyên dùng của nhà máy gồm máy chuẩn định hình, máy gia công chỏm cầu, máy cắt tia lửa điện, máy cắt gọt kim loại có độ chính xác cao với tổng vốn đầu tư hơn 2,4 tỷ đồng.

+ Nhà máy  Điện cơ Đồng Nai 

Triển khai đầu tư mới hệ thống khuôn dập, nâng cấp hệ thống sơn tĩnh điện và đổi mới một số thiết bị chuyên dùng cắt gọt kim loại với vốn đầu tư 2,2 tỷ đồng. Năm 2000 đã đầu tư một số thiết bị máy tiện, xe nâng... với vốn đầu tư khoảng 800 triệu đồng.

+ Công ty Cao su công nghiệp 

Thực hiện phương án đầu tư chăm sóc cao su 554 ha cao su XDCB từ năm 1999 và chăm sóc trồng mới 55 ha năm 2000 với số vốn đầu tư 2,75 tỷ đồng.

+ Công ty CP Gốm Việt Thành 

Bước đầu triển khai phương án đầu tư trung tâm dịch vụ phát triển nghề gốm, phục vụ mở rộng và phát triển công ty, từng bước vươn lên vai trò trung tâm của ngành gốm Đồng Nai, đặc biệt trong công tác sáng tác mẫu mã hàm lượng chất xám cao, phù hợp với nhu cầu thị trường.

+ Công ty Gốm Đồng Nai 

Triển khai xây dựng đề án phát triển xe buýt để phục vụ tốt cho các khu công nghiệp.

+ Công ty May công nghiệp 

Hoàn chỉnh việc khôi phục các chuyền may trước đây không sử dụng, nâng số chuyền may từ 15 chuyền lên 21 chuyền, tiếp tục đầu tư gần 300 triệu đồng để nâng công suất các chuyền may.

+ Xí nghiệp nước đá 

Triển xây dựng phương án giao doanh nghiệp để chuyển sang thực hiện theo hình thức giao xí nghiệp cho tập thể CBCNV quản lý theo chỉ đạo của Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp trên cơ sở đó có lập phương án đầu tư đổi mới sản phẩm phù hợp theo nhu cầu thị trường.

+ Công ty Khoáng sản 

Tiếp tục triển khai đầu tư hợp lý mỏ đá Sóc Lu 2, mỏ Mu rùa để bảo đảm VLXD phục vụ nhu cầu xây dựng trong và ngoài tỉnh.

+ Công ty Cao su màu 

Tiếp tục thực hiện và phát triển sản xuất theo phương án Công ty đã xây dựng ngày 21/08/1999.

3 - Công tác quản lý nhà nước

3.1. Công tác kế hoạch, quy hoạch

· Kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch năm 1999 và triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2000 cho các doanh nghiệp thuộc Sở, xây dựng chương trình công tác năm 2000 của Sở.

· Tham gia góp ý xây dựng điều chỉnh qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2010 của tỉnh và các huyện.

· Lập báo cáo và xây dựng phương hướng kế hoạch sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo định kỳ.

· Xây dựng kế hoạch sản xuất năm 2001 cho các doanh nghiệp trực thuộc Sở.

· Trong năm 2000 đã hoàn thành các đề án sau:

· Hoàn thành quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cơ khí trên địa bàn tỉnh đến năm 2010 và đã được UBND tỉnh phê duyệt, với tiến độ và chất lượng đảm bảo yêu cầu đặt ra.

· Hoàn chỉnh quy hoạch phát triển ngành gốm mỹ nghệ tỉnh Đồng Nai đến năm 2010.

· Hoàn chỉnh báo cáo chương trình công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn và chương trình công nghiệp phục vụ nông nghiệp đến năm 2005.

· Hoàn chỉnh đề án định hướng phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản tỉnh Đồng Nai đến năm 2005, có tính đến năm 2010 và đã được UBND tỉnh phê duyệt.

· Hoàn chỉnh quy hoạch khảo sát, thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát sỏi lòng sông tỉnh Đồng Nai, đã thông qua hội đồng xét duyệt cấp tỉnh với kết quả đạt loại xuất sắc và trình Bộ Công nghiệp và các Bộ liên quan thẩm định.

· Hoàn chỉnh quy hoạch lưới điện trên địa bàn tỉnh đến năm 2010, đang trình Bộ Công nghiệp thẩm định.

· Tiếp tục triển khai các đề án:

· Đề tài nghiên cứu khoa học xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản tỉnh Đồng Nai, hiện đang trong giai đoạn hoàn chỉnh

· Qui hoạch ngành CN Dệt May trên địa bàn Đồng Nai đến năm 2010.  

· Qui hoạch công nghiệp hóa chất trên địa bàn Đồng Nai đến năm 2010.

· Triển khai đề án định hướng phát triển ngành công nghiệp Điện - Điện tử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, hiện nay đang trong giai đoạn hoàn chỉnh.

· Triển khai đề án Lộ trình tham gia Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN (AFTA) đối với những sản phẩm công nghiệp chủ yếu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, hiện nay đang giai đoạn bắt đầu.

Tóm lại, năm 2000 Sở Công nghiệp đã hoàn thành tốt các đề án và tiếp tục hoàn chỉnh các đề án được UBND tỉnh giao. Để triển khai và hoàn thành được các đề án trên, trong năm qua Sở Công nghiệp Đồng Nai đã tổ chức triển khai một cách tích cực và khoa học trong việc thực hiện các đề án, bên cạnh đó là sự phối kết hợp chặt chẽ với các ban, ngành của tỉnh và các đơn vị có liên quan, giúp cho hoàn thành các đề án kịp thời và đảm bảo chất lượng tốt, góp phần tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3.2.Công tác quản lý khoa học, kỹ thuật

· Chỉ đạo Nhà máy Bao bì Biên Hòa thực hiện và đã được cơ quan cấp giấy chứng nhận ISO 9002.

· Tổ chức mở 2 lớp học nghiệp vụ về thị trường chứng khoán và an toàn công nghiệp.

· Tham gia hướng dẫn đấu thầu thiết bị gia công hộp giấy phẳng cao cấp của Nhà máy Bao bì Biên Hòa.
· Kết hợp với các công ty sản xuất máy móc thiết bị nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan ban ngành liên quan và các huyện triển khai kế hoạch đẩy mạnh bán máy móc thiết bị nông nghiệp Việt Nam cho nông dân.
· Tiến hành rà soát tất cả các đơn vị sản xuất kinh doanh ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh có sử dụng thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn để phục vụ cho công tác kiểm định trong thời gian tới.
· Tham gia Ban kiểm kê tài sản doanh nghiệp của tỉnh thực hiện việc kiểm kê tài sản tại doanh nghiệp theo chỉ đạo của tỉnh và tổng kết công tác thực hiện.
· Tham gia thẩm định  máy móc thiết bị đã qua sử dụng nhập về trang bị cho các doanh nghiệp của Sở cũng như khi có yêu cầu của các cơ quan Ban ngành chức năng trên địa bàn tỉnh.
· Phối hợp với Trung Tâm kiểm định kỹ thuật ATCN khu vực II thực hiện kiểm định thiết bị ATCN tại 10 doanh nghiệp có vốn đầu tư trong và ngoài nước với tổng cộng 37 thiết bị các loại.

3.3. Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản

· Tăng cường kiểm tra phát hiện các trường hợp vi phạm trong khai thác tài nguyên khoáng sản như: kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác đất san lấp và đất sét gạch ngói trên địa bàn tỉnh; đặc biệt khu vực huyện Vĩnh Cửu và khu vực Quân sự Long Bình; kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai và lòng hồ Trị An.

· Đôn đốc việc thực hiện nâng công suất khai thác tại các mỏ đá Hoá An, Bình Hòa, Tân Hạnh của các Công ty Khai thác đá và VLXD Hóa An, Công ty Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa, Công ty Đồng Tân.

· Khảo sát kiểm tra việc xin chế biến đá chẻ để cải tạo nương rẫy của nhân dân ở xã Phú An, huyện Tân Phú và đề nghị UBND tỉnh ủy quyền cho UBND huyện Tân Phú quản lý và cấp giấy phép.

· Khảo sát kiểm tra các địa điểm xin khai thác tận thu cát xây dựng có qui mô nhỏ trên sông Đồng Nai và sông La Ngà để phục vụ cho việc xây dựng ở các xã vùng sâu, vùng xa thuộc huyện Định Quán, Tân Phú và đã đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai ủy quyền cho UBND các huyện Định Quán, Tân Phú quản lý và cấp giấy phép.

· Triển khai việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trên toàn bộ khu vực Đồng Mu Rùa theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

· Tham gia cùng với Liên đoàn địa chất Miền Nam thực hiện dự án đánh giá tiềm năng và khả năng sử dụng hợp lý các sản phẩm vỏ phong hóa (laterit, sét, cát sạn sét, sét chứa vôi và puzơlan) để xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nông thôn các khu vực huyện Vĩnh Cửu, Thống Nhất, Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Long Khánh.

· Phối hợp cùng các ngành liên quan để khảo sát địa điểm và đề nghị UBND tỉnh cấp 13 giấy phép các loại cho các công ty, xí nghiệp xin khai thác chế biến trên địa bàn tỉnh.

· Thực hiện các hoạt động thanh kiểm tra, giám sát việc thực hiện khai thác TNKS và sử dụng vật liệu nổ trên địa bàn tỉnh.

· Phối hợp với Sở Khoa học, Công nghệ & Môi trường, Sở Tư pháp, Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh quyết định thực hiện ký quỹ môi trường trong hoạt động khoáng sản.

· Tham mưu cho UBND tỉnh Đồng Nai ban hành văn bản thỏa thuận Bộ Công nghiệp để nâng công suất mỏ đá Hóa An.

· Phối hợp với Văn phòng QL hoạt động khoáng sản phía Nam hoàn chỉnh 19 bộ hồ sơ xin khai thác tận thu khoáng sản để trình Bộ Công nghiệp xin văn bản thỏa thuận bàn giao 19 điểm tận thu (đợt 2).
· Khảo sát và khoanh định các khu vực cấm hoạt động khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản.
· Triển khai quyết định số 219/1999/QĐ.TTg của Thủ tướng chính phủ về chính sách bảo hộ quyền lợi của nhân dân địa phương nơi có khoáng sản được khai thác, chế biến và bảo vệ và bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác. 
3.4. Công tác quản lý điện năng

· Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 1999 chuyển tiếp năm 2000 về chương trình điện khí hóa nông thôn.

· Hoàn tất việc bàn giao lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cho ngành điện.

· Tiếp tục các thủ tục bàn giao lưới điện trung áp nông thôn đối với các công trình thi công hoàn thành và hoàn tất thủ tục thanh quyết toán.

· Hoàn thành công tác xem xét, thoả thuận luồng tuyến các tuyến đường dây đi ngang qua địa bàn tỉnh Đồng Nai.

· Tham mưu cho UBND tỉnh thỏa thuận hướng tuyến và vị trí các trạm trung gian 110/22KV Tân Phú, Xuân Trường, Long Thành, Hố Nai 3 và Sông Mây.

· Thẩm định 56 dự án điện do các huyện chuyển đến với qui mô như sau :

+ Hạ thế : 130,84 km, Vốn đầu tư : 11,31 tỷ đồng.

+ Trung thế : 5,642 km ; 1.473 KVA, Vốn đầu tư : 2,3 tỷ đồng.

+ Chiếu sáng công cộng : 19,108 km, Vốn đầu tư : 2,48 tỷ đồng.

· Tham gia hội đồng bàn giao lưới điện của tỉnh để xem xét đánh giá các công trình điện nông thôn do tỉnh thực hiện và các công trình ngoài tường rào của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để bàn giao cho ngành điện.

3.5. Công tác tổ chức cán bộ và lao động tiền lương

· Triển khai thực hiện Nghị quyết 36/NG-TU ngày 10/9/1998 của Tỉnh Đảng bộ về công tác qui hoạch và đào tạo cán bộ.

· Hướng dẫn, tổng hợp làm thủ tục trình duyệt các cấp khen thưởng cho tập thể và cá nhân đạt thành tích trong năm 1999 trong công tác quản lý và lãnh đạo sản xuất kinh doanh. Đồng thời xét cử 5 đồng chí tham dự Đại hội chiến sĩ thi đua của Tỉnh. Triển khai tổng kết công tác thi đua khen thưởng 10 năm 1991-2000 để phục vụ cho Đại hội chiến sĩ thi đua các cấp trong năm 2000. 

· Phối hợp cùng các cơ quan ban ngành chức năng hoàn thành việc xét duyệt quĩ tiền lương cho các doanh nghiệp thuộc Sở.

· Đề bạt bổ nhiệm 11 đồng chí cán bộ có chức danh từ phó trưởng phòng Sở, Chánh phó giám đốc và Kế toán trưởng ở các doanh nghiệp thuộc Sở.

· Phối hợp cùng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh xem xét nhân sự cho Công ty cổ phần Sơn Đồng Nai.

· Làm thủ tục giải quyết chế độ hưu trí cho 3 đồng chí cán bộ quản lý doanh nghiệp.

· Lập danh sách cử 8 đồng chí cán bộ có chức danh phó trưởng phòng Sở và Chánh phó giám đốc doanh nghiệp theo học các lớp bồi dưỡng về quản lý hành chính nhà nước và chính trị cao cấp ngắn hạn của tỉnh.

3.6. Công tác thanh tra

3.6.1. Thanh tra kinh tế xã hội

· Thực hiện chức năng quản lý nhà nước Thanh tra Sở Công nghiệp tăng cường công tác giám sát kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong việc chấp hành tốt các chế độ, chính sách, tập trung thực hiện kế hoạch năm 2000 của ngành công nghiệp.

· Tập trung kiểm tra giúp các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn như Công ty Cao su màu, Công ty Khoáng sản, Nhà máy Điện cơ, tháo gỡ khó khăn lập phương án đầu tư thiết bị, cải tiến công nghệ, ổn định sản xuất.

· Triển khai công tác kiểm tra an toàn kỹ thuật, giám sát các thiết bị phải đảm bảo mức độ an toàn kỹ thuật cao, thực hiện công tác kiểm định các thiết bị theo hướng dẫn của Bộ Công nghiệp định kỳ và thường xuyên, đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy, an toàn kỹ thuật về điện.

· Thực hiện công tác kiểm tra xử lý vi phạm về điện, giám sát hoạt động sử dụng điện của các đơn vị cá nhân, phát huy tác dụng hiệu quả của việc sử dụng điện tại các Trung Tâm công nghiệp và các vùng ngoại «.

· Tăng cường công tác kiểm tra quản lý TNKS trên địa bàn, kiểm tra việc thực hiện khai thác TNKS theo thiết kế mỏ, chấn chỉnh hoạt động khai thác TNKS theo đúng luật khoáng sản, nâng cao hiệu quả quản lý TNKS và sử dụng TNKS vào đúng mục đích, kiểm tra ngăn chặn kịp thời tình trạng khai thác cải tạo đất ở một số khu vực thuộc địa bàn huyện Vĩnh Cửu, Long Thành làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Thường xuyên kiểm tra việc khai thác cát trên Sông Đồng Nai.

· Thực hiện kiểm tra tình hình hoạt động của Ban quản lý Dự án chuyên ngành điện. 

3.6.2. Công tác xét khiếu tố

· Tập trung công tác thanh tra xét khiếu tố, bố trí lịch tiếp dân thường xuyên định kỳ tại cơ quan, xử lý kịp thời đơn thư khiếu tố.

· Số lượng đơn phát sinh trong 6 tháng đầu năm 2000 là 4 đơn, trong đó có 1 đơn nặc danh phản ánh về các việc làm sai trái của Ban GĐ Công ty May Công nghiệp. Sở Công nghiệp đã tiến hành kiểm tra xử lý chấn chỉnh hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh của Ban Giám Đốc công ty May Công nghiệp; 01đơn khiếu nại phản ánh về hoạt động khai thác cát ở xã Bình Lợi, Vĩnh Cửu, Sở CN kết hợp cùng với thanh tra tỉnh kiểm tra xử lý dứt điểm; 01 đơn phản ánh tình hình khai cát ở xã Hưng Long, Long Thành; 01 đơn phản ánh tình hình khai thác cát của căn cứ 696 Hải quân. Sở Công nghiệp đã tiến hành kiểm tra có báo cáo kết quả UBND tỉnh. Toàn bộ số đơn phát sinh trong 6 tháng đầu năm 2000 đã xử lý kịp thời không còn tồn đọng.

· Thực hiện công tác thanh tra kiểm tra các hoạt động giải quyết đơn thư khiếu tố, phổ biến chính sách chế độ và quyền lợi đối với người lao động.

3.6.3. Công tác chống tham nhũng

· Ban chống tham nhũng của Sở Công nghiệp triển khai chương trình kế hoạch chống tham nhũng, buôn lậu, thực hành tiết kiệm các khoản chi phí sản xuất kinh doanh, tăng hiệu quả chất lượng sản phẩm, hạn chế ảnh hưởng xấu đến hiệu quản sản xuất kinh doanh, góp phần lớn vào công cuộc xây dựng và mở rộng qui mô sản xuất, giải quyết cho lao động tại địa phương.

3.6.4. Công tác xây dựng ngành

· Trong 6 tháng đầu năm 2000, Thanh tra Sở CN không ngừng tăng cường củng cố công tác tổ chức cán bộ, phân công cán bộ theo dõi chuyên sâu trên các lĩnh vực thuộc ngành quản lý.

· Thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, củng cố mối quan hệ giữa các phòng, ban cùng phối hợp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra thuộc từng  lĩnh vực chuyên môn của ngành.

Kết luận: Mặc dù có những khó khăn trong năm 2000, nhưng với mục tiêu chương trình công tác đã xây dựng và đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ, Sở Công nghiệp Đồng Nai đã hoàn thành vượt mức mục tiêu kế hoạch đặt ra. Tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp tăng 17,02% so với năm 1999 (trong đó: mục tiêu kế hoạch là 15,5%, tốc độ tăng năm 1999 so với 1998 là 14,7%), góp phần to lớn vào sự nghiệp CNH và HĐH, đưa tỷ trọng GDP ngành công nghiệp tăng từ 50,4% năm 1999 lên 52,2% năm 2000. Đạt được kết quả trên phải nói đến sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có trọng tâm, trọng điểm và kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ban, ngành chức năng có liên quan trong việc tạo mọi điều kiện thuận lợi phát triển công nghiệp. 

Trong năm qua, Sở Công nghiệp là đơn vị quản lý nhà nước về công nghiệp trên địa bàn, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành chức năng có liên quan trong giải quyết các vấn đề từ xây dựng mục tiêu, chương trình công tác năm 2000, phối hợp trong việc xây dựng chiến lược phát triển của các ngành công nghiệp, đến các đề án, chương trình được giao... Trên cơ sở sự phối hợp đó, Sở đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các chương trình đề án được giao và thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về công nghiệp trên địa bàn.

Tuy nhiên, sự phát triển của công nghiệp Đồng Nai trong những năm qua chưa phát huy hết tiềm năng hiện có của một tỉnh công nghiệp, điều đó đặt ra ngành công nghiệp phải tăng cường sự phối hợp giữa các ban, ngành có liên quan trong tỉnh, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp, đề ra những giải pháp kịp thời để thúc đẩy sự phát triển nhanh hơn nữa ngành công nghiệp trong thời gian tới. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về công nghiệp trên địa bàn thông qua việc chỉ đạo, điều hành các doanh nghiệp thực hiện tốt những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, triển khai tuyên truyền định hướng, chiến lược phát triển các ngành công nghiệp, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp... có như vậy ngành công nghiệp Đồng Nai mới tiếp tục phát triển, bước vào thế kỷ 21 một cách vững chắc.

phần ii

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC năm 2001

Ngành Công nghiệp Đồng Nai bước vào năm 2001 trong bối cảnh có nhiều thuận lợi về tiền đề kinh tế, xã hội đã có trong năm qua, tiếp tục phát huy những nguồn lực trong và ngoài nước để phát triển nhanh ngành công nghiệp. Sự ổn định về chính trị, an toàn xã hội cùng với những thành tựu về kinh tế nói chung, về công nghiệp nói riêng đạt được trong năm qua là một trong những tiền đề to lớn cho sự phát triển công nghiệp Đồng Nai trong năm tới.

Với đường lối phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, theo định hướng XHCN, trong những năm qua Đảng và Nhà nước luôn quan tâm cải cách các chính sách kinh tế vĩ mô và tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư phát triển kinh tế.

Bối cảnh quốc tế cũng có những thuận lợi khi nước ta đang trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà sản xuất nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng thị trường, thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài.

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản trên, ngành công nghiệp Đồng Nai cũng đang đứng trước những khó khăn khi bước vào năm 2001 đó là tình trạng công nghệ thiết bị ngành công nghiệp còn nhiều lạc hậu nhất là công nghiệp trong nước, khả năng cạnh tranh của sản phẩm kém, hiệu quả sản xuất thấp. Quá trình hội nhập tuy có nhiều thuận lợi nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức đối với ngành công nghiệp khi trình độ phát triển của các nước đã vượt khá xa so với chúng ta hiện nay.

Từ những thuận lợi và khó khăn của ngành công nghiệp bước vào năm 2001, ngành công nghiệp xác định phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ phát triển năm 2001 như sau:

I - Phương hướng

Căn cứ vào quan điểm chủ đạo và phương hướng phát triển kinh tế thời gian tới là: 

· Phát huy nội lực, tiếp tục tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi cơ cấu kinh tế hợp lý theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tiến lên CNXH.
· Phát huy nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp; mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư và xuất khẩu; cải cách thủ tục hành chính, giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc; gắn chặt việc ổn định và phát triển kinh tế - xã hội với củng cố an ninh, quốc phòng, giữ vững trật tự, an toàn xã hội. 
Định hướng phát triển công nghiệp năm 2001 tập trung:

· Ưu tiên phát triển ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống, công nghiệp hàng tiêu dùng và xuất khẩu, chú trọng việc cải tạo trang bị lại, đầu tư có trọng điểm và xây dựng mới các cơ sở với qui mô thích hợp, có giải pháp tổ chức phát triển sản xuất, giảm chi phí, nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm, nâng công suất chế biến các sản phẩm từ nông nghiệp như: Nhân hạt điều, bông xơ, mía đường, nước trái cây, cà phê, bắp,... để thực hiện tiến trình hội nhập AFTA và thực hiện lịch trình cắt giảm thuế quan có hiệu lực chung CEPT. Kêu gọi vốn đầu tư vào các dự án chế biến thực phẩm công nghiệp dùng cho xuất khẩu và tiêu dùng như: Thịt heo, gà... 

· Coi trọng việc phát triển ngành công nghiệp cơ khí theo quy hoạch ngành đã được xây dựng, tạo thêm năng lực sản xuất các thiết bị máy móc hiện đại với chất lượng cao để từng bước đáp ứng nhu cầu cơ giới hóa quá trình sản xuất của các ngành kinh tế, góp phần chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế; Kêu gọi đầu tư một số ngành công nghiệp đang phát triển hiện nay như trong lĩnh vực điện tử, công nghệ thông tin, viễn thông... nhằm đưa công nghệ mới vào công nghiệp. Phát triển ngành công nghiệp sản xuất các sản phẩm kỹ thuật điện và điện tử, nhằm nâng cao giá trị các sản phẩm có hàm lượng chất xám cao trong nền kinh tế, nhằm theo kịp các nước trong khu vực và quốc tế; 

· Phát triển các ngành theo quy hoạch chung của cả nước chọn Đồng Nai là trọng điểm đầu tư như Dệt, may mặc, da giầy là ngành giải quyết việc làm cho lao động hiện nay, nhằm từng bước tiến tới hội nhập khu vực và chuyển từ hình thức gia công sang sản xuất, xuất khẩu trực tiếp; 

· Phát triển công nghiệp tiêu dùng để đáp ứng nhu cầu đa dạng về tiêu dùng trong nhân dân. Chú trọng đổi mới công nghệ, mở rộng SX và nâng cao chất lượng đối với các sản phẩm: Sơn, quạt điện, bao bì, giấy, gỗ dân dụng, ... Phát triển và đầu tư chiều sâu đổi mới công nghệ ngành gốm mỹ nghệ xuất khẩu; Đầu tư chiều sâu, nâng cao công suất khai thác đá, cát, sản xuất gạch chất lượng cao, chế biến đá ốp lát, vật liệu xây dựng, đầu tư CN chế biến tạo những sản phẩm có giá trị cao từ nguyên liệu khoáng... Cung ứng cho nhu cầu xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng; 

· Ngành sản xuất kim loại khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực sản xuất kim loại phục vụ chế tạo và sản xuất trong nước như: Thép hình gia công kết cấu loại trong nước chưa sản xuất, tôn lá, thép tấm, thép chế tạo, các sản phẩm kim loại màu phục vụ cho công nghiệp cơ khí; 

II - Mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể

1 - Mục tiêu kế hoạch

Phấn đấu năm 2001, giá trị SXCN toàn tỉnh đạt 20.854 tỷ đồng, tăng 16% so thực hiện năm 2000, cụ thể:

 (Đơn vị tính: tỷ đồng)

Chỉ tiêu
T. H  2000
KH 2001
Tốc độ (%)

(1)
(2)
(3)
(4)=(3)/(2)

Tổng cộng:
17.978
20.854
116

CN Quốc doanh TW
4.146
4.353
105

CN Quốc doanh ĐP
1.059
1.144
108

CN Ngoài quốc doanh
1.795
2.020
112,5

CN đầu tư nước ngoài
10.977
13.337
121,5

1.1. CN quốc doanh trung ương
Kế hoạch năm 2001 phấn đấu GTSXCN đạt 4.353 tỷ đồng tăng 5% so với thực hiện năm 2000. Công nghiệp quốc doanh trung ương chú trọng phát huy máy móc thiết bị hiện có, đồng thời đầu tư công nghệ mới để nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường; từng bước hòa nhập vào khu vực và thế giới trong các năm tới.

1.2. CN quốc doanh địa phương

Năm 2001 phấn đấu GTSXCN đạt 1.144 tỷ đồng, tăng 8% so với thực hiện năm 2000, để đạt được tốc độ trên, ngoài khai thác tốt năng lực hiện đã đầu tư; tiếp tục phát huy năng lực đã được đầu tư của nhà máy bao bì, nhà máy thuốc lá; tiếp tục đầu tư dây chuyền bao bì phẳng cao cấp của Nhà máy bao bì Biên Hòa; mở rộng việc khai thác VLXD;  tiếp tục nâng cao chất lượng chế biến hạt điều xuất khẩu, chế biến bông; khai thác tốt năng lực của nhà máy đường Trị An.

1.3.CN ngoài quốc doanh

Năm 2001 phấn đấu GTSXCN đạt 2.020 tỷ đồng, tăng 12,5 % so với thực hiện năm 2000. Ngoài các ngành nghề truyền thống như sản xuất VLXD, gốm, chế biến lương thực thực phẩm, may mặc, chế biến gỗ...Năm 2001 một số cơ sở tăng năng lực sản xuất như: Dây chuyền sản xuất bao bì của Cty cổ phần đồng Nai, Dây chuyền sản xuất da và giả da của Cty dệt á châu, mở rộng PX sản xuất và kho hàng của DNTN Diệu Thương, sản phẩm của Công ty Cp Sacom...
1.4. CN đầu tư nước ngoài

· Kế hoạch năm 2001, phấn đấu GTSXCN đạt 13.337 tỷ đồng, tăng 21,5 % so với thực hiện năm 2000.

· Năm 2001 dự kiến thu hút 20 dự án đầu tư với số vốn đăng ký khoảng 150 triệu USD.

2 - Nhiệm vụ cụ thể

2.1. Phát triển sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc Sở.

Các doanh nghiệp thuộc Sở Công nghiệp phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp năm 2001 là 326,8 tỷ đồng, tăng 9,2% so với thực hiện năm 2000, tập trung vào các công tác sau:
+ Nhà máy Bao Bì Biên Hòa

· Tiếp tục mở rộng thị trường, nhằm khai thác tối đa công suất thiết bị đã đầu tư.

· Thực hiện cổ phần hóa theo kế hoạch của Ban đổi mới doanh nghiệp Tỉnh.

+ Công ty gỗ Tân Mai

· Hoàn chỉnh phương án sản phẩm trong đó chú trọng đẩy mạnh hàng mộc xuất khẩu, tiếp tục nghiên cứu thị trường và tận dụng máy móc thiết bị hiện có để cải tiến sản xuất ván dăm theo khả năng và đáp ứng nhu cầu thị trường.

· Nghiên cứu tiếp tục đầu tư để phát triển sản xuất, thực hiện công tác cổ phần hóa theo đúng kế hoạch được giao.

· Triển khai đánh giá hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ISO 9000.

+ Công ty CP Sơn Đồng Nai 

· Tiếp tục nghiên cứu đa dạng hóa chủng loại sản phẩm và phát triển các mặt hàng sơn như sơn tĩnh điện, sơn cách điện, sơn cách nhiệt, keo dán các loại trong ngành giày da, bột trét tường và nghiên cứu sản xuất những chủng loại sơn có giá trị cao như sơn vỏ bao bì kim loại để thay thế nhập khẩu.

· Phát huy tốt kết quả xây dựng hệ thống ISO 9002 để từng bước nâng sản lượng xuất khẩu và tăng kim ngạch xuất khẩu.

+ Nhà máy cơ khí Đồng Nai 

· Triển khai phương án đầu tư đổi mới một số thiết bị chuyên dùng của nhà máy gồm máy chuẩn định hình, máy gia công chỏm cầu, máy cắt tia lửa điện, máy cắt gọt kim loại có độ chính xác cao với tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ đồng.

· Tiếp tục hoàn chỉnh công nghệ để nâng cao chất lượng các loại bao bì kim loại, bao bì giấy kim loại...

· Tích cực tham gia chế tạo các loại thiết bị chế tạo thiết bị chế biến nông sản phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn theo chương trình cơ giới hóa phục vụ nông nghiệp.

· Hoàn chỉnh công tác cổ phần hóa để chuyển thành công ty cổ phần.

+ Nhà máy  Điện cơ Đồng Nai 

· Đầu tư mới hệ thống khuôn dập, nâng cấp hệ thống sơn tĩnh điện và đổi mới một số thiết bị chuyên dùng cắt gọt kim loại.

· Tiếp tục nghiên cứu một số sản phẩm đồ điện phục vụ tiêu dùng để có thể tham gia hợp tác sản xuất với một số cơ sở trong nước.

· Đẩy mạnh công tác thiết kế thi công phục vụ cho các công trình điện để phục vụ cho chương trình điện khí hóa nông thôn.

· Hoàn thành công tác cổ phần hóa để chuyển thành công ty cổ phần.

+ Công ty Cao su công nghiệp 

· Tiếp tục phương án đầu tư chăm sóc cao su.

· Chuẩn bị phương án đầu tư mới khi được giao diện tích đất cây cọ dầu ở Bắc Xuân Hưng để phát triển trồng cao su.

+ Công ty CP Gốm Việt Thành 

Tiếp tục triển khai phương án đầu tư trung tâm dịch vụ phát triển nghề gốm, phục vụ mở rộng và phát triển công ty, từng bước vươn lên vai trò trung tâm của ngành gốm Đồng Nai, đặc biệt trong công tác sáng tác mẫu mã hàm lượng chất xám cao, phù hợp với nhu cầu thị trường.

+ Công ty Gốm Đồng Nai 

· Tăng cường công tác quản lý điều hành, thực hiện tốt các dự án đã đầu tư  để phát huy hiệu quả thu hồi vốn đã đầu tư và nâng cao sản lượng xe lắp ráp IKD, đồng thời tiếp tục nghiên cứu đề án phát triển xe buýt để phục vụ tốt cho các khu công nghiệp.

· Tích cực giải quyết tồn đọng về sản phẩm, hàng hóa, công nợ để phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh.

+ Công ty May công nghiệp 

· Tiếp tục tổ chức tốt công tác quản lý nội bộ, nâng cao năng suất các chuyền may mới khôi phục, nâng cao sản lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

· Hoàn chỉnh phương án cổ phần hóa để chuyển sang công ty cổ phần.

+ Xí nghiệp nưóc đá 

Tổ chức xây dựng phương án giao doanh nghiệp để chuyển sang thực hiện theo hình thức giao xí nghiệp cho tập thể CBCNV quản lý theo chỉ đạo của Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp trên cơ sở đó có phương án đầu tư đổi mới sản phẩm phù hợp theo nhu cầu thị trường.

+ Công ty Khoáng sản 

· Tiãúp tuûc âáöu tổ mäüt caïch håüp lyï taûi moí âaï Soïc Lu 2, moí caït Mu ruìa âãø âaím baío saín læåüng VLXD phuûc vuû nhu cáöu xáy dæûng vaì phaït triãøn trong vaì ngoaìi Tènh.

· Tàng cæåìng hồn næía cọng taïc xuáút nháûp kháøu uíy thaïc nhàòm tàng nguäön thu cho ngán saïch âëa phæång.

+ Công ty Cao su màu
Từng bước ổn định và phát triển sản xuất theo phương án Công ty đã xây dựng ngày 21/08/1999, trên cơ sở đó triển khai phương án chuyển công ty thành công ty cổ phần sau khi được sự chấp thuận của UBND tỉnh, tạo điều kiện cho công ty phát triển.

2.2.Triển khai thực hiện các chương trình, đề án

Năm 2001tiếp tục triển khai và hoàn chỉnh các chương trình, đề án:

2.2.1. Các chương trình, đề án tổ chức triển khai thực hiện

· Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn theo báo các đánh giá kết quả chương trình công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn và chương trình công nghiệp phục vụ nông nghiệp đến năm 2005 đã xây dựng trong năm 2000, trọng tâm:

· Tiếp tục hoàn chỉnh và thanh quyết toán các công trình chuyển tiếp từ năm 2000 để bàn giao cho ngành điện quản lý. Tiếp tục thẩm định các dự án hạ thế của các huyện đi kèm với trung thế năm 2000 do công ty điện lực triển khai. 

· Triển khai thực hiện đề án định hướng phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản tỉnh Đồng Nai đến năm 2005 có tính đến năm 2010 đã được UBND tỉnh phê duyệt tháng 11 năm 2000.

· Triển khai chương trình cơ giới hóa nông nghiệp theo chương trình công nghiệp phục vụ nông nghiệp đến năm 2005, triển khai thực hiện theo quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cơ khí trong đó có cơ khí phục vụ nông nghiệp.

· Tăng cường công tác phối hợp giữa ngân hàng, các ngành ... trong việc bán máy móc thiết bị phục vụ nông nghiệp, khuyến khích hình thức bán trả chậm máy móc, thiết bị sản xuất trong nước phục vụ nông nghiệp cho các hộ nông dân. 

· Triển khai thực hiện quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cơ khí đã được phê duyệt.

· Triển khai thực hiện quy hoạch phát triển ngành gốm mỹ nghệ Đồng Nai giai đoạn 2001-2010.

· Triện khai thực hiện quy hoạch khảo sát, thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát sỏi lòng sông tỉnh Đồng Nai.
· Triển khai quy hoạch lưới điện trên địa bàn tỉnh đến năm 2010.
2.2.2. Các đề án tiếp tục hoàn chỉnh để triển khai thực hiện.

Tiếp tục hoàn chỉnh và triển khai thực hiện trong năm 2001 gồm:

· Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp dệt, may đến năm 2010, dự kiến hòa chỉnh vào quý 2 năm 2001.

· Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hóa chất đến năm 2010, dự kiến vào quý 3 năm 2001.

· Đề tài nghiên cứu khoa học xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản tỉnh Đồng Nai, dự kiến hoàn thành vào quý 2 năm 2001.

· Đề án định hướng phát triển ngành công nghiệp Điện - Điện tử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, dự kiến hoàn thành vào quý 2 năm 2001.

· Đề án Lộ trình tham gia Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN (AFTA) đối với những sản phẩm công nghiệp chủ yếu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, dự kiến hoàn thành vào quý 1 năm 2002.

2.2.3. Triển khai nghiên cứu mới các đề án.

· Nghiên cứu chất lượng, trữ lượng Kaolin và công nghệ làm giàu Kaolin phục vụ công nghệ gốm sứ và các lĩnh vực khác của tỉnh Đồng Nai. 

· Nghiên cứu công nghệ sản xuất vật liệu nhẹ (sỏi nhẹ) từ nguồn khoáng keramzit của tỉnh Đồng Nai. 

· Đề tài xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý lưới điện tỉnh Đồng Nai. 

· Đề tài xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn ISO cho công tác quản lý điều hành của Sở.
2.3. Công tác quản lý nhà nước của Sở
2.3.1. Công tác kế hoạch

· Triển khai thực hiện kế hoạch năm 2001 đến các doanh nghiệp.

· Thực hiện công tác báo cáo thực hiện kế hoạch và phương hướng thực hiện kế hoạch định kỳ.

2.3.2 . Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản
· Tham mưu cho UBND tỉnh Đồng Nai ban hành các văn bản xin thỏa thuận của Bộ Công nghiệp để nâng công suất cho mỏ đá Bình Hóa và mỏ Tân Hạnh.

· Chỉ đạo Công ty khai thác cát Đồng Nai, Công ty TNHH Miền Đồng và Công ty Công ty xây dựng và SXVLXD Biên Hòa phối hợp thực hiện việc thăm dò, đánh giá trữ lượng cát còn lại trên đoạn sông từ đầu cầu Hóa An 1 km đến ngã ba Tân Uyên, đồng thời có tính toán đến các yếu tố môi trường để phục vụ cho việc cấp giấy phép khai thác trên đoạn sông này.

· Tiếp tục tăng cường kiểm tra xử lý các hoạt động khai thác trái phép và giám sát việc thực hiện khai thác tài nguyên khoáng sản cũng như sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2.3.3. Cọng taïc kyî thuáût 
· Tổng hợp báo cáo tỉnh kết quả chương trình công nghiệp phục vụ nông nghiệp và chế biến về các số liệu bán máy móc thiết bị nông nghiệp và chế biến do Việt Nam sản xuất cho các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là một phần thực hiện bản qui hoạch cơ khí.

· Phối hợp với Trung tâm II thực hiện kiểm định thiết bị ATCN tại 10 đơn vị SXKD trong ngành và DN có vốn đầu tư nước ngoài.

· Phối hợp cùng Trung Tâm II mở các lớp huấn luyện bồi dưỡng cho đội ngũ làm công tác sử dụng vận hành và các công việc có liên quan đến thiết bị ATCN nhằm tăng cường độ an toàn trong sản xuất.

· Tiếp tục tham gia đánh giá các thiết bị đã qua sử dụng, góp ý cho các dự án có vốn đầu tư  ước ngoài.

2.3.4. Công tác quản lý điện năng

· Phối hợp cùng Ban QLDACN Điện hoàn tất hồ sơ quyết toán các công trình đã thi công hoàn thành để chuyển giao cho ngành điện.

· Nâng cao chất lượng công tác thẩm định TKKT - TDT các dự án điện sử dụng vốn ngân sách hay dân đóng góp.

· Tham gia nghiệm thu các công trình hạ thế của các huyện để tiến hành lắp đặt điện kế cho nhân dân.

2.3.5. Công tác lao động tiền lương

· Kiểm tra và tổng hợp báo cáo việc thực hiện qui chế dân chủ đối với các doanh nghiệp thuộc Sở.

· Rà soát và tổng hợp đề nghị nâng lương hàng năm cho công chức, viên chức và cán bộ quản lý doanh nghiệp thuộc ngành.

· Tiếp tục xem xét phong trào thi đua khen thưởng cuối năm và đề nghị khen thưởng cấp cao đối với tập thể cá nhân trong ngành.

2.3.6. Công tác thanh tra

· Kiểm tra thường xuyên công tác thực hiện các chế độ chính sách của các doanh nghiệp như chính sách về tài chính, lao động tiền lương, các chế độ của người lao động.

· Phối hợp kiểm tra công tác giám sát an toàn kỹ thuật, an toàn điện và công tác phòng cháy chữa cháy cuả các đơn vị, địa phương.

· Phối hợp kiểm tra công tác quản lý TNKS.

· Củng cố tổ chức, phân công các bộ thanh tra theo từng lĩnh vực quản lý kiểm tra.

· Thực hiện công tác tiếp dân định kỳ thường xuyên.

· Thực hiện công tác kiểm tra trách nhiệm một số doanh nghiệp trong hoạt động xét giải quyết khiếu tố tại doanh nghiệp.

· Tăng cường bồi dưỡng nâng cao kiến thức giải quyết khiếu tố. 

· Tăng cường hoạt động của Ban chống tham nhũng của Sở, giám sát kiểm tra chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

· Triển khai việc thực hiện chương trình chống tham nhũng trong ngành CN.

· Củng cố cán bộ thanh tra đủ số lượng theo qui định.

· Tham gia hoạt động nghiên cứu nâng cao kiến thức về thanh tra và kiểm tra.

· Thực hiện công tác cải cách hành chính.

III. một số giải pháp và kiến nghị

1 - Một số giải pháp

· Nâng cao nhận thức của các nhà quản lý doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế để xây dựng chiến lược sản phẩm, tận dụng tối đa những cơ hội của quá trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, tận dụng lợi thế so sánh để đẩy mạnh xuất khẩu, đầu tư thích đáng cho các doanh nghiệp trọng điểm để tăng sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.

· Chú trọng triển khai thực hiện quy hoạch các ngành công nghiệp đã được phê duyệt, tích cực thực hiện chương trình công nghiệp phục vụ nông nghiệp nông thôn. Triển khai phương án thu hút đầu tư để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư phát triển sản xuất, tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh nhất là thành phố Hồ Chí Minh về Đồng Nai đầu tư. Khuyến khích các doanh nghiệp liên doanh liên kết, góp vốn tạo tiềm lực vững mạnh, đủ sức đầu tư hiện đại.

· Tiếp tục hoàn chỉnh hạ tầng các khu công nghiệp đã được chính phủ phê duyệt quy hoạch chi tiết, chú trọng công tác đầu tư đồng bộ về kỹ thuật, thông thoáng về thủ tục hành chính, có định hướng ưu tiên ngành nghề khuyến khích đầu tư.

· Quan tâm quy hoạch các cụm công nghiệp trên từng địa bàn huyện, ưu tiên cho các ngành nghề nông thôn, nhất là chế biến nông sản thực phẩm với nguồn nguyên liệu tại chỗ, thu hút nhiều lao động, khai thác các ngành nghề thủ công truyền thống, các dịch vụ trước và sau thu hoạch, dịch vụ cơ khí, sửa chữa.

· Triển khai mạnh mẽ công tác hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, để các doanh nghiệp đứng vững và phát triển trong nền kinh tế thị trường.

· Tăng cường công tác quản lý Nhà nước, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý Nhà nước, quản lý sản xuất kinh doanh đủ trình độ và kiến thức để đáp ứng nhu cầu phát triển. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, kiểm tra giám sát doanh nghiệp để các doanh nghiệp phát triển đúng đường lối, chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
2 - Kiến nghị

2.1. Đối với trung ương

1- Để thực hiện tốt chủ trương kích cầu, đề nghị Chính phủ có chính sách lãi suất ưu đãi cho hộ nông dân vay đầu tư máy móc thiết bị canh tác và chế biến, mua vật tư, nguyên liệu phục vụ nông nghiệp và phục vụ sản xuất cho nông dân, giúp nông dân không ngừng phát triển sản xuất.

2- Kiến nghị Chính phủ có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp chế biến có các hoạt động khuyến nông như nghiên cứu, chuyển giao các loại giống cây, con phục vụ nông nghiệp, nhằm tăng năng suất, chất lượng các sản phẩm nông nghiệp để phục vụ tốt cho công nghiệp chế biến.

3- Về thủ tục cấp giấp phép vật liệu nổ công nghiệp giữa thông tư 11/TT-CNCL ngày 13/3/1996 của Bộ Công nghiệp và TCVN 4586-1997 do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành chưa thống nhất nhau. Do đó đề nghị hai Bộ có sự phối hợp, hướng dẫn thống nhất về mặt thủ tục cấp giấp phép vật liệu nổ công nghiệp.

4- Giấy phép khai thác VLXD thông thường do UBND Tỉnh cấp, nhưng quyết định phê duyệt thiết kế mỏ do nhiều cơ quan khác nhau như UBND tỉnh (đối với các doanh nghiệp thuộc Tỉnh) và các Tổng công ty (đối với các doanh nghiệp xin khai thác mỏ do TW quản lý), điều này gây khó khăn cho công tác quản lý. Việc cấp giấy phép khai thác phải phù hợp với quy hoạch KT - XH và quy hoạch tài nguyên khoáng sản ở địa phương. Do đó, để thuận tiện cho công tác quản lý và giảm bớt thủ tục không cần thiết, đề nghị Bộ Công nghiệp và Chính phủ quy định lại: Cơ quan cấp giấy phép khai thác thực hiện luôn việc phê duyệt thiết kế mỏ. Việc lập và phê duyệt thiết kế mỏ là điều kiện bắt buộc để được cấp giấy phép khai thác.

5- Đối với khoáng sản làm vật liệu thông thường, đề án thăm dò và báo cáo kết quả phải được trình duyệt ở Bộ Công nghiệp. Thực tế trong thời gian qua điều này đã gây tốn kém về chi phí và thời gian của các đơn vị thăm dò. Để đơn giản thủ tục này, đề nghị việc thẩm định đề án, báo cáo thăm dò địa chất được ủy quyền cho Hội đồng khoa học của Tỉnh, Bộ Công nghiệp và cục địa chất khoáng sản là thành viên, đồng thời cố vấn cho Hội đồng này.

6- Trong cung ứng và sử dụng điện đang áp dụng nghị định 80/HĐBT ngày 19/7/1983 có rất nhiều điểm không còn phù hợp với tình hình thực tế như quan hệ giữa bên cung ứng điện và bên sử dụng điện (trước đây mang tính bao cấp). Hiện nay bên cung ứng điện phải thực hiện theo luật doanh nghiệp vì ngoài Tổng Công ty Điện lực Việt Nam còn có các công ty đầu tư nước ngoài tham gia sản xuất, cung ứng điện cho các khu công nghiệp. Trong khi chờ Luật Điện, đề nghị Bộ Công nghiệp kiến nghị Chính phủ ban hành nghị định thay thế và Bộ Công Nghiệp sớm ban hành các thông tư hướng dẫn thực hiện điều lệ cung ứng và sử dụng điện, quy trình xử lý vi phạm cung ứng điện, xử lý vi phạm sử dụng điện làm cơ sở pháp lý cho các Sở Công Nghiệp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về điện.

7- Nghị định 54/CP ngày 8/7/1999 về an toàn hành lang lưới điện cao áp đã được Chính phủ ban hành nhưng một số điều trong Nghị định này như tại điều 8-điểm a: "Làm bằng vật liệu không cháy " và điểm b: " Kết cấu kim loại phải nối đất theo tiêu chuẩ hiện hành ". Đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Nghiệp ban hành tiêu chuẩn lưới chắn bảo vệ, giá trị điện trở nối đất của kết cấu công trình, nhà cửa nằm trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện và biên soạn thông tư hướng dẫn thực hiện NĐ 54/CP của Chính phủ.

8- Tiêu chuẩn kỹ thuật lưới điện 0,4KV hiện nay chưa có quy định thống nhất trong cả nước, làm cơ sở cho công tác lập thiết kế kỹ thuật thi công. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công nghiệp sớm hoàn chỉnh bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lưới điện 0,4KV và quy định về hành lang an toàn lưới điện hạ thế 0,4KV để làm cơ sở cho công tác quy hoạch đô thị, khu dân cư và cấp phép xây dựng các công trình.

9- Trong thông tư số 19/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 14/8/1999 hướng dẫn bổ sung thông tư số 18/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 về việc xác định quỹ tiền lương thực hiện trong các doanh nghiệp nhà nước có quy định: Riêng điểm 2, mục II, Thông tư liên tịch số 18/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 của Bộ Lao động-Thưong binh và Xã hội- Tài chính được sửa lại như sau:

· Khi lợi nhuận thực hiện thấp hơn so với chỉ tiêu lợi nhuận ứng với đơn giá tiền lương do cơ quan có thẩm quyền đã thẩm định theo phân cấp quản lý thì doanh nghiệp phải giảm trừ quỹ tiền lương tương ứng với lợi nhuận giảm so với chỉ tiêu lợi nhuận ứng với đơn gía tiền lương theo 1 trong 2 cách dưới đây:

· Ký hiệu Pnt: lợi nhuận thực hiện năm trước liền kề nay được sửa lại là Pkh: lợi nhuận kế hoạch ứng với đơn gía tiền lương do cơ quan có thẩm quyền đã thẩm định theo phân cấp quản lý.

Trong nền kinh tế thị trường lợi nhuận của doanh nghiệp phụ thuộc vào gía bán theo thị trường, nếu giảm lợi nhuận so với kế hoạch mà khi quyết toán phải giảm quỹ lương tương ứng thì gây khó khăn cho doanh nghiệp, vì trong thực tế có nhiều yếu tố tác động làm giảm lợi nhuận chứ không phải chỉ riêng yếu tố tiền lương và thực tế quỹ lương trong kỳ cũng đã chi nên doanh nghiệp không có tiền trả lại cho nhà nước. Do đó đề nghị Bộ lao động TB và XH và Bộ Tài chính xem xét điều chỉnh thông tư nói trên cho phù hợp với thực tế.

10- Nhằm giúp các doanh nghiệp Nhà nước vươn lên đáp ứng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường, đề nghị Chính phủ có chính sách cho doanh nghiệp được để lại các khoản nộp ngân sách tăng thêm do đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ đem lại để hoàn trả vốn vay.

11- Kiến nghị Chính phủ đầu tư cho Đồng Nai 1 trường đào tạo công nhân kỹ thuật có quy mô đào tạo hàng năm từ 2.000 học viên trở lên, có trình độ tay nghề bậc 3/7.

12- Căn cứ vào quy hoạch cơ khí được duyệt và dự kiến phát triển ngành công nghiệp cơ khí của Bộ Công nghiệp tại Đồng Nai, kiến nghị Chính phủ có kế hoạch đầu tư cho Đồng Nai 1 nhà máy đúc chi tiết máy công nghiệp và 1 nhà máy sản xuất chi tiết rèn – dập, đồng thời đầu tư chiều sâu cho 2 công ty Vinappro và Vikino để hoàn thiện công nghệ chế tạo động cơ nổ và giúp cho công nghệ chế tạo cơ khí phát triển.

13- ở Đồng Nai cây mía, cây cà phê, cây bông, cây thuốc lá, cây điều đã có các nhà máy chế biến có quy mô lớn. Riêng cây cao su có diện tích lớn, sản lượng cao, năm 2000 sản lượng là 40.000 tấn, dự kiến năm 2005 đạt 55.000 tấn nhưng tỷ lệ xuất thô còn lớn. Kiến nghị chính phủ cho triển khai dự án đầu tư sản xuất vỏ ruột xe ô tô quy mô 1 triệu bộ/năm theo quy hoạch của Bộ Công nghiệp tại Đồng Nai để đẩy mạnh công nghiệp chế biến cao su, giảm tỷ lệ xuất khẩu thô. 
2.2. Đối với địa phương

1. Đề nghị tỉnh sớm thông qua đề án thu hút vốn đầu tư nhằm có chính sách thu hút đầu tư thông thoáng để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào Đồng Nai đầu tư phát triển công nghiệp và các ngành kinh tế khác.
2. Đề nghị UBND tỉnh xem xét chuyển vốn khấu hao của các doanh nghiệp cho Công ty Cao su màu vay trước đây, sau đó UBND tỉnh đã điều về Công ty THCB gỗ Tân Mai. Nay tình hình sản xuất Công ty Cao su màu đã có chuyển biến. Đề nghị UBND tỉnh cho chuyển về Công ty Cao su màu và ghi tăng vốn cho Công ty Cao su màu và giảm vốn cho các doanh nghiệp.

Nơi nhận:
- BỘ CN (VP I & II)

- TT Tỉnh ủy 

- TT UBND Tỉnh

- Ban KTTU 

- VP Tỉnh ủy

- Đảng ủy Khối KT

- Lưu KH, VT
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Giám đốc sở công nghiệp

 Phạm Văn Sáng
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